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A. TÌNH HÌNH KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ
(Từ năm 2001 đến 2005)


Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX trên cơ sở khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, đã xác định “kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Các hợp tác xã dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn. Phát triển hợp tác xã kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành”.


Thực hiện đường lối, chủ trương và các nhiệm vụ nêu trên, các hình thức Kinh tế tập thể ở Tỉnh Bình Dương đã cố gắng nỗ lực, phấn đấu, có những chuyển biến sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt kinh tế, xã hội, văn hoá, đời sống cộng đồng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


I/. TÌNH HÌNH CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC KTTT:


1/.  Kinh tế hộ.


Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt từ khi có Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI), ngày 05/04/1988, kinh tế hộ tự chủ được coi trọng, phát huy và tồn tại lâu dài đã tạo nên động lực to lớn trong nông nghiệp, nông thôn, là cơ sở để phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới.

Những năm qua, kinh tế hộ ở tỉnh vẫn tiếp tục phát triển, góp phần cung cấp nông sản, thực phẩm cho tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Một bộ phận nông dân đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, trong đó một số hộ do có kinh nghiệm sản xuất, năng lực quản lý, tích lũy được nguồn vốn, đất đai đã mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế hộ lên một bước mới dưới hình thức kinh tế trang trại.

Theo kết quả điều tra của ngành nông nghiệp, đến cuối năm 2004, cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh chuyển dịch theo hướng: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, với tỷ trọng tương ứng: 49,55% - 34,52% - 15,93%. Số hộ nông thôn toàn tỉnh có 142.600 hộ, trong đó có 58.653 hộ làm nông nghiệp, chiếm 41,33%số hộ nông thôn, với 126.622 lao động trong độ tuổi tham gia sản xuất nông nghiệp, chiếm 25,43% tổng số lao động trong các ngành kinh tế và đang quản lý sử dụng 213.275 ha đất canh tác, chiếm 80,2% tổng số đất nông nghiệp. Trong đó: hộ chuyên trồng trọt có 27.172 hộ, chiếm 46,32%; hộ trồng trọt chăn nuôi có 27.637 hộ, chiế  47,11% và hộ khác có 3.844 hộ, chiếm 6,57%. Phân tích thu nhập năm 2004 của các nhóm hộ nông nghiệp, nông thôn cho thấy:

	Thu nhập (triệu đồng/năm)
	Số hộ
	Tỷ lệ

	- Dưới 30 triệu đồng
	44.724
	76,25

	- 30 - 50 triệu đồng
	9.406
	16,04

	- 50 - 70 triệu đồng
	2.984
	5,09

	- 70 - 100 triệu đồng
	1.001
	1,92

	- Trên 100 triệu đồng
	538
	0,92

	Tổng cộng
	58.653
	100



Đến nay toàn tỉnh có 1.894 trang trại, sử dụng 20.978 ha đất canh tác (bình quân 1 trang trại có 11 ha đất canh tác trở lên), đã thu hút 15.353 lao động. Các trang trại đã đóng góp phần lớn vào việc thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; từng bước hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá tập trung, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá nông nghiệp ngày càng tăng, tổng giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ của các trang trại năm 2004 đạt trên 372 tỷ đồng (bình quân mỗi trang trại có doanh thu 196 triệu đồng/năm); góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo cho người lao động không đất và thiếu đất sản xuất trong nông thôn. Những nét cơ bản của kinh tế hộ là:


- Các tư liệu sản xuất từ đất đai đến các loại máy móc, sức kéo súc vật… được sử dụng hợp lý và được chăm sóc tốt hơn trên cơ sở hộ có quyền tự chủ trong sử dụng (đối với đất đai) và quyền sở hữu (đối với các tư liệu sản xuất). Riêng đối với đất nông nghiệp đã được sử dụng triệt để, được chăm sóc và quản lý tốt hơn nhiều so với trước. Tính năng động và sáng tạo của kinh tế hộ được phát huy mạnh mẽ.


- Hình thức kinh tế hộ đã kích thích khả năng tự đầu tư (tiền vốn, lao động) vào sản xuất, quản lý chặt chẽ sản phẩm làm ra và tự tính toán kỹ về hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.


- Phát triển kinh tế hộ đã phát huy được động lực của nguyên tắc phân phối theo lao động; khuyến khích tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, nỗ lực sản xuất tốt hơn; giải quyết được việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động ở các vùng nông thôn.


Tuy nhiên,  kinh tế hộ cũng bộc lộ một số nhược điểm như: sản xuất độc canh giá trị sản phẩm thấp; có sự khác biệt khá xa về  trình độu sản  xuất  giữa  các hộ; còn nhiều 

khó khăn trong việc tự sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Để khắc phục các hạn chế, kinh tế hộ cần hợp tác với nhau để giúp đỡ, tương trợ nhau cùng tồn tại và phát triển, bằng việc cùng nhau tổ chức và hình thành các hình thức tổ hợp tác hoặc hợp tác xã trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi.


2/. Kinh tế tổ, nhóm hợp tác:


Trong những năm qua, các hình thức kinh tế hợp tác giản đơn trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Dương tiếp tục được phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng và linh hoạt. Tại thời điểm cuối năm 2000, toàn tỉnh có 2.820 tổ, nhóm hợp tác các loại. Đến cuối năm 2001 đã có 3.114 tổ, nhóm hợp tác và hiện nay có 5.032 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp do các tổ chức đoàn thể vận động thành lập. Tính bình quân mỗi năm có trên 550 tổ hợp tác mới ra đời. Các tổ hợp tác thu hút trên 85 ngàn lao động và hộ gia đình tham gia. Hiện đã có 1.659 tổ hợp tác (chiếm 33% tổng số tổ và 40% trong tổng số thành viên) hoạt động mang yếu tố kinh tế rõ nét, một số tổ huy động được vốn góp chung, tổ chức điều hành sản xuất - kinh doanh như một hợp tác xã. Còn lại 67% số tổ và 60% số thành viên hoạt động theo hình thức hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, nhân lực trong sản xuất - kinh doanh, tuyên truyền phổ biến kinh tế tập thể, kinh nghiệm sản xuất cho các hộ thành viên…,chưa xác định là tổ kinh tế hợp tác.


3/. Kinh tế Hợp tác xã.


Từ năm 2000 đến hết quý I năm 2005, các địa phương trong tỉnh đã tích cực vận động thành lập mới được 49 HTX ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế với 9.433 xã viên tham gia và nguồn vốn đưa vào hoạt động trên 384 tỷ đồng; bình quân hàng năm tăng 24,46% số HTX, 16,23% số xã viên và 1,46 lần số vốn hoạt động. Như vậy tính đến 31/03/2005 toàn tỉnh có 85 HTX, trong đó có 17 HTX Nông nghiệp, 28 HTX Vận tải, 20 HTX Tiểu thủ công nghiệp, 5 HTX Xây dựng, 5 HTX Thương mại - dịch vụ và 10 Quỹ tín dụng nhân dân; các HTX,QTD thu hút 26.536 xã viên, thành viên, 94 tỷ đồng vốn điều lệ và trên 537 tỷ đồng vốn hoạt động. Quy mô của các HTX, QTD ở từng lĩnh vực có khác nhau, nhưng tính bình quân chung 1 HTX có 312 xã viên, thành viên, 1,1 tỷ đồng vốn điều lệ và 6,31 tỷ đồng vốn hoạt động (có phụ lục kèm theo).


Cùng với sự phát triển, thành lập mới HTX của tỉnh trong những năm qua tăng tương đối khá, thì số HTX giảm đi cũng đáng kể: Trong 5 năm đã giảm 19 HTX ( giảm 2 HTX do sáp nhập và 17 HTX hoạt động cầm chừng, thua lỗ tự giải thể ), bình quân mỗi năm giảm 9,6% số HTX hiện có, nếu cân đối với số HTX thành lập mới thì số HTX tăng hàng năm chỉ còn 14,86% ( 24,46% - 9,6%), xấp xỉ đạt chỉ tiêu đề ra là 15%.

II/. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KINH TẾ TẬP THỂ THỜI GIAN QUA:

1./ Những kết quả đạt được:

1.1- Về chất lượng đổi mới và phát triển:


- Các tổ hợp tác đã giúp kinh tế hộ khắc phục được một số hạn chế, yếu kém về vốn, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát huy được vai trò của tập thể, giúp các hộ thành viên sử dụng có hiệu quả hơn đất đai, nguồn nguyên liệu tại chỗ, lao động, vật tư và tiền vốn, tiếp nhận những thông tin, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần mở mang ngành nghề tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận lao động ở nông nghiệp và nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.


- Các hợp tác xã tiếp tục được củng cố hoàn thiện và có bước phát triển mới. Các hợp tác xã chuyển đổi đã chú trọng chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khắc phục những tồn tại thiếu sót trong tổ chức và hoạt động như: xác định lại tài sản, vốn quỹ, danh sách xã viên, tăng thêm vốn góp xã viên, hoàn chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, kết hợp dịch vụ với kinh doanh tổng hợp… Các hợp tác xã thành lập mới có quy mô vừa phải nhưng mức góp vốn Điều lệ và huy động vốn hoạt động cao hơn nhiều lần so với trước; đối tượng tham gia và phạm vi hoạt động được mở rộng hơn, tính chất và nguyên tắc hợp tác xã được thực hiện nghiêm túc triệt để hơn, hiệu quả và chất lượng hoạt động của hợp tác xã từng bước được nâng lên. 


- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp táp xã tiếp tục được đổi mới trong các lĩnh vực Quỹ tín dụng, nông nghiệp, vận tải, tiểu thủ công nghiệp… Số hợp tác xã làm ăn bảo toàn được vốn và có lãi hàng năm được tăng lên. Doanh thu hàng năm tăng bình quân 12%, hầu hết các hợp tác xã đều có lãi, để các loại quỹ theo Điều lệ Hợp tác xã quy định, thu nhập của người lao động được tăng lên bình quân từ 500.000 đồng năm 2000, đã nâng lên từ 700.000đ đến 1,2 triệu đồng năm 2004, cá biệt một số hợp tác xã có mức lương cao từ 2,5 đến trên 3 triệu đồng/ lao động/ tháng. Phân loại hàng năm số hợp tác xã đạt loại giỏi, khá và trung bình đều tăng, số hợp tác xã loại yếu kém giảm. Cụ thể năm 2004 có 49,23% số hợp tác xã đạt loại khá và giỏi, 43,07% hợp tác xã đạt loại trung bình và 7,7% hợp tác xã đạt loại yếu kém. So với năm 2000, số HTX yếu kém giảm 4,6% và số HTX khá, giỏi, trung bình tăng tương ứng ( 2% và 2,7% ).


1.2- Những đóng góp và vai trò kinh tế của kinh tế tập thể: Tuy còn nhiều khó khăn nhưng các năm qua kinh tế tập thể đã tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương, cụ thể là:

          - Số lao động tham gia vào các dạng hình tổ hợp tác chiếm 64,05% tổng số lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Về hợp tác xã, đã có 17,85% số hộ và lao động là xã viên hợp tác xã trong tất cả các lĩnh vực kinh tế.

         - Tuỳ theo mức độ, các hợp tác xã đã tự vươn lên trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (cả nội địa và xuất khẩu) trái cây, mủ cao su, sữa bò của xã viên hợp tác xã và cho nhiều hộ nông dân trong vùng. Lĩnh vực vận tải đã thu hút 35% số phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách trong tổng số phương tiện có đăng ký tham gia kinh doanh trên địa bàn tỉnh vào hợp tác xã và sản lượng vận chuyển của các hợp tác xã vận tải, chiếm 67% khối lượng vận chuyển toàn tỉnh.

- Chưa tính số vốn của các tổ hợp tác thì số vốn đưa vào hoạt động của các hợp tác xã chiếm 5,00% tổng số vốn đầu tư trong nước của tỉnh. 

- Các hợp tác xã đã tham gia đóng góp ngày công, tiền để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế ở địa phương như làm đường giao thông nông thôn, đường điện… mỗi năm từ 2-5 tỷ đồng.

- Hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã đã có tác động hỗ trợ cho kinh tế hộ xã viên phát triển, thu nhập và đời sống hộ xã viên được nâng lên; các hợp tác xã nông nghiệp có thu nhập bình quân nhân khẩu một tháng từ 250-350.000đ; các hợp tác xã phi nông nghiệp có mức thu nhập bình quân nhân khẩu một tháng từ 450-600 ngàn đồng.

1.3- Đóng góp về mặt xã hội: Theo số liệu chưa đầy đủ, trong những năm qua, các hợp tác xã đã tham gia đóng góp về mặt xã hội ở địa phương với tổng trị giá 3 tỷ 409 triệu 927 ngàn đồng vào các lĩnh vực như: Trực tiếp xây dựng và đóng góp vào quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; giúp vật liệu xây dựng trường học, trạm xá, đình, chùa; ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo; cho xã viên nghèo vay vốn không tính lãi; hỗ trợ trẻ em nghèo học giỏi và các chương trình xã hội khác…

Những đóng góp về mặt xã hội của các hợp tác xã tuy chưa nhiều, chưa  rộng khắp nhưng phần nào đã nói lên mối quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm giữa các hợp tác xã với chính quyền địa phương, với khu dân cư từng bước được gắn kết bền vững.

1.4- Đã có một số hợp tác xã thực hiện các dự án về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất:

- Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Trường ứng dụng công nghệ xấy trái cây với số vốn được đầu tư 1,7 tỷ đồng trong đó nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng trong hai năm không tính lãi và chỉ thu lại vốn 80%. 

- Hợp tác xã bò sữa Lai Hưng, được Bộ Khoa học-Công nghệ đầu tư ứng dụng công nghệ chăn nuôi bò sữa gắn với xử lý môi trường qua hầm khí Bioga và công nghệ trồng cỏ chăn nuôi bò sữa, với nguồn vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng.

- Hợp tác xã nông nghiệp Tân Ba đã hướng dẫn xã viên sản xuất rau an toàn bằng phủ bạt, nhà lưới trong nhiều năm qua đạt hiệu quả cao. Hợp tác xã đang xây dựng dự án khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thí điểm của tỉnh.

 2./ Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:


- Việc phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, đa dạng như các tổ, nhóm liên kết, câu lạc boä…môùi chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và còn trên 80% số toåùhôïp tác chưa đăng ký để  được xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nhằm có điều kiện quan hệ giao dịch; sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp còn hạn chế; cán bộ quản lý tổ hợp tác phần đông chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, quản lý; nguồn vốn đóng góp ít vì vậy các tổ kinh tế hợp tác chỉ dừng lại ở hình thức giản đơn, nên việc thành lập mới các hợp tác xã từ tổ kinh tế hợp tác thời gian qua rất ít (mới chỉ tập trung ở 13 hợp tác xã nông nghiệp).


- Năng lực nội tại ở đa số hợp tác xã rất yếu kém, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, cũ kỹ, sản xuất thủ công là chính, vốn thiếu do chưa tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng – ngân hàng; hiệu quả sản xuất - kinh doanh - dịch vụ còn thấp, một số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả phải giải thể hoặc hoạt động cầm chừng.


- Trong quá trình chuyển đổi và phát triển cũng còn một số hợp tác xã chưa đảm bảo đầy đủ các tính chất và nguyên tắc hoạt động của  hợp tác xã, như: bảng hiệu, địa chỉ không rõ ràng, chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm, không đầy đủ, thiếu kịp thời, ít tham gia các cuộc họp, các lớp tập huấn do Liên minh Hợp tác xã tổ chức, ít tổ chức Hội nghị xã viên thường niên theo Điều lệ Hợp tác xã, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên đương nhiên của Liên minh Hợp tác xã; thậm chí có ít hợp tác xã rất lúng túng về xác định phương hướng sản xuất kinh doanh, chưa xác định rõ sở hữu hợp tác xã và cổ phần của xã viên; mặt khác, hoạt động của các hợp tác xã còn tách biệt nhau, thiếu gắn bó với nhau nên chưa tạo thành sức mạnh để đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường hiện nay.


- Đội ngũ cán bộ hợp tác xã nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển Hợp tác xã, trình độ chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh kinh doanh trong cơ chế thị trường. Mặt khác, mức lương cho cán bộ còn hạn chế, một số ít hợp tác xã cán bộ chưa nhận lương, đã không giữ được cán bộ và nhân viên giỏi, làm cho bộ máy giảm sút, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và đổi mới tổ chức hợp tác xã.


Những toàn tại nêu trên chính là những nguyên nhân chủ quan, nội tại của khu vực kinh tế tập thể; bên cạnh đó còn có những nguyên nhân khách quan tác động đến sự phát triển của kinh tế tập thể đó là:


- Nhận thức về kinh tế tập thể trong cơ chế thị trường định hướng XHCN ở các cấp, các ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo ở cơ sở chưa thấy được vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, vẫn còn tư tưởng ỷ lại trông chờ vào cấp trên, nên chưa có sự quan tâm đúng mức; một số ít cấp uỷ, chính quyền cơ sở còn làm theo cách cũ, đã can thiệt quá sâu vào hoạt động của hợp tác xã như : về bố trí nhân sự, quyết định phương án sản xuất, kinh phanh, ăn chia phân phối, trả lương cán bộ quản lý…đã làm mất đi tính tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã và của xã viên, thành viên theo Luật Hợp tác xã.


- Các chính sách hỗ trợ về: đào tạo cán bộ, về đất đai, thuế, vay vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ hợp tác xã, thị trường, bảo hiểm xã hoäi…ñaõ được Nghị quyết số 13/NQ-TW của Trung ương và Chỉ thị số 22/CT-CP của Chính phủ xác định rõ, nhưng việc cụ thể hoá các chính sách này của các Bộ, Ngành còn rất chậm, chưa được hướng dẫn tổ chức thực hiện thống nhất.


- Bộ máy làm tham mưu cho cấp ủy , UBND huyện , thị và cơ sở về kinh tế tập thể chưa có, còn làm kiêm nhiệm và chắp vá; chưa có nhiều kinh nghiệm nên khó phát huy. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo tổ hợp tác, hợp tác xã vừa thiếu vừa yếu về trình độ, năng lực nhưng rất ngại đi học .

           - Các hoạt động hỗ trợ về đầu tư tín dụng, thông tin thị trường, khoa học công nghệ… của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế còn rất ít hoặc không có nên chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của kinh tế tập thể.

          
- Công tác tuyên truyền , giải thích về chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể; giới thiệu những hợp tác xã điển hình tiêu biểu, làm ăn có hiệu quả đến cán bộ và nhân dân tuy có làm nhưng không được thường xuyên, chậm và yếu .


3/. Những bài học kinh nghiệm:


- Sự nhận thức thống nhất trong cán bộ, trong Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể về tính tất yếu, khách quan, vai trò vị trí của việc đổi mới Kinh tế tập thể ; từ nhận thức đó, có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, đoàn thể các cấp là nhân tố quyết định thúc đẩy phong trào và chất lượng tổ chức, hoạt động của kinh tế tập thể . Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, ở địa phương nào cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục và tập trung thì nơi đó công tác đổi mới, phát triển các hình thức Kinh tế tập thể  được tiến hành tốt, quần chúng nhân dân, xã viên ủng hộ; sản xuất, đời sống ổn định.


- Xây dựng Hợp tác xã, tổ hợp tác có nhiều cấp độ khác nhau và là công việc của dân, do dân bàn bạc quyết định; việc lựa chọn mô hình nào là tuỳ thuộc vào trình  độ sản xuất, điều kiện kinh tế, xã hội và tập quán của nhân dân. Vì vậy, phải tôn trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Luật Hợp tác xã; đặc biệt chú ý đến lợi ích của xã viên, thành viên, không gò ép, áp đặt.


- Kinh tế tập thể  trong nền kinh tế thị trường là yếu tố khách quan, nhưng để thành lập được hợp tác xã, tổ hợp tác phải có điều kiện, trong đó sự hỗ trợ bằng các chính sách khuyến khích đòn bẩy của Nhà nước là hết sức quan trọng và không thể thiếu được. 

B. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ` TẬP THỂ
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Mặc dù vai trò của kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã được xác định là rất quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội, nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại một số quan điểm khác nhau:

* Một là: Có cần phát triển hợp tác xã không, hay chỉ cần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ;

* Hai là: Chỉ dừng lại ở đây để củng cố các hợp tác xã hiện có, không phát triển thêm;

* Ba là: Căn cứ vào nhu cầu của nhân dân và yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển thì vừa phải củng cố, đổi mới và  thúc  đẩy hơn nữa đối với 

sự phát triển của các hợp tác xã. 

Trong điều kiện hiện nay cho thấy quan điểm thứ ba là đúng đắn, vừa dựa trên tính tất yếu khách quan của quá trình hợp tác, vừa dựa trên quan điểm của Đảng là phát triển kinh tế để thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Từ thực tế tình hình trên, dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể trong 5 năm tới có những thuận lợi và khó khăn như sau:

I. NHỮNG THUẬN LỢI:

- Có đường lối đúng đắn của Đảng, việc phát triển kinh tế tập thể  đã được xác

định rõ trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và lần đầu tiên Đảng có Nghị quyết chuyên đề về kinh tế tập thể, đó là Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Sau một năm thực hiện Nghị quyết,  Trung ương Đảng, Chính phủ đã tổ chức hai Hội nghị sơ kết đối với các tỉnh phí Nam và phía Bắc. Đây cũng là Nghị quyết được đánh giá là có sơ kết sớm nhất, điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể.

- Trên cơ sở Nghị quyết 13 của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng Chương trình hành động số /2-CTrHĐ/TU, ngày 22/7/2002 và triển khai quán triệt rộng khắp đến 100% cơ sở Đảng và 95% đảng viên, cán bộ chủ chốt phường, xã trở lên;  đã có Quyết định củng cố Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, huyện - thị xã và thành lập mới Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể xã, phường, thị trấn. Ban Chỉ đạo ba cấp đã xây dựng Chương trình hành động, Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác hàng năm.

- Luật Hợp tác xã năm 1996, sau hơn 7 năm thực hiện đã được Quốc Hội sửa đổi năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2004, sẽ là cơ sở pháp lý phù hợp, tạo điều kiện cho việc phát triển các hình thức kinh tế tập thể, nhất là phát triển hợp tác xã trong thời gian tới.

- Cùng với đà phát triển kinh tế hàng hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, trong 5 năm tới, nhu cầu phát triển kinh tế tập thể sẽ ngày càng trở nên bức xúc, cấp thiết đối với đông đảo người lao động, các hộ gia đình, các trang trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vai trò, vị trí của kinh tế tập thể sẽ ngày càng được khẳng định thông qua việc đóng góp vào quá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giải quyết việc làm và thu nhập cho phần lớn người lao động, đặc biệt là trong nông nghiệp và nông thôn.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC:

- Nước ta đã tham gia vào AFTA và Hiệp định  thương mại Việt - Mỹ và chuẩn

bị gia nhập WTO. Về quy mô và tiềm lực của hầu hết tổ hợp tác, hợp tác xã còn nhỏ bé, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao; đồng thời phải đối mặt với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, quá trình hội nhập với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đây chính là những thách thức của khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh tình hình mới.

- Cấp ủy và chính quyền một số nơi vừa nhận thức chưa đồng đều, vừa lúng túng trong việc triển khai tổ chức thực hiện, nên chưa đặt việc phát triển kinh tế tập thể ngang tầm với vị trí, vai trò của nó. Mặt khác, các chính sách đối với kinh tế tập thể chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, đã làm giảm đi động lực thu hút nhân dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể.

- Vì nhiều lý do, các hình thức kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã tuy có phát triển nhưng vẫn không có sự phát triển đột biến cả về số lượng lẫn hiệu quả trong vài năm tới, nếu như không có các chính sách đòn bẩy kinh tế của Nhà nước để khuyến khích. 

Từ những thuận lợi và khó khăn, thách thức nêu trên, cần đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong bối cảnh chuyển mạnh sản xuất hàng hóa có chất lượng, nâng  cao sức cạnh tranh, hội nhập, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế, mở rộng thị trường, tăng năng lực sản xuất cho kinh tế tập thể và các thành viên.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

KINH TẾ TẬP THỂ 2006 - 2010.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VII, Chương trình hành động số 12, ngày 20/7/2002 của Tỉnh ủy Bình Dương và Luật Hợp tác xã năm 2003, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong thời kỳ 2006-2010 được xác định như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm của Nghị quyết 13 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), phương hướng phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương trong 5 năm tới là:

1/. Phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở tập hợp và liên kết rộng rãi mọi tầng lớp xã hội, mọi loại hình, tổ chức kinh tế và đảm bảo theo đúng các nguyên tắc của Luật Hợp tác xã. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã của người lao động, của các hộ kinh tế gia đình, cá thể, cần quan tâm thích đáng tới các loại hình hợp tác xã, liên kết các thành viên là các hộ kinh tế hàng hóa, các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và.nhỏ

2/. Phát triển kinh tế tập thể dưới hình thức thích hợp, đa dạng về loại hình với các trình độ phát triển khác nhau từ thấp đến cao; thành viên tham gia các loại hình hợp tác xã bao gồm cả cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân. Thún đẩy mạnh để các hợp tác xã phát triển theo chiều sâu, tăng cường tích tụ và tập trung vốn trong hợp tác xã, củng cố sở hữu tập thể.

3/. Phát triển các loại hình hợp tác xã trong tất cả các ngành, lĩnh vực, gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là ở khu vực nông nghiệp và nông thôn. Phát triển hợp tác xã phải phục vụ mục tiêu và gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và trên từng địa bàn. Quan tâm phát triển các hợp tác xã trong các lĩnh vực, ngành nghề mới mà xã hội, cuộc sống có nhu cầu, như Hợp tác xã vệ sinh môi trường, Hợp tác xã bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,  Hợp tác xã chợ, Hợp tác xã nhà ở…

4/. Phát triển hợp tác xã phải dựa trên cơ sở đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế hộ, trang trại, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của thành viên, phát triển cộng đồng.

5/. Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ hợp tác phát triển như là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tập thể. Phát triển và hoàn thiện các mô hình tổ chức hợp tác trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp và tín dụng. Tạo điều kiện và có các quy định, biện pháp để hướng dẫn, giúp đỡ các tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã.

6/. Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đẩy mạnh liên kết hợp tác cả về vốn, tổ chức và sản xuất kinh doanh; từng bước phát triển một số liên hiệp hợp tác xã đa ngành, chuyên ngành với quy mô khác nhau.

7/. Phát triển hợp tác xã phải dựa trên  cơ sở các đặc trưng của nền kinh tế thị trường, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với tổ chức hợp tác xã ở các tỉnh bạn và các nước; phát huy nội lực, nỗ lực khắc phục khó khăn để tự mình phấn đấu vươn lên, không ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước.

II MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:

1/. Mục tiêu chung:

Để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) xác định đến năm 2010 là “Đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn  trong GDP của nền kinh tế”, mục tiêu chung về phát triển kinh tế tập thể trong 5 năm tới của tỉnh là: “Tập trung củng cố và đổi mới kinh tế tập thể theo chiều sâu trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc và giá trị hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã. Tạo được sự chuyển biến rõ rệt đối với kinh tế tập thể trên tất cả các mặt: quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối. Kinh tế tập thể được tăng cường một bước vững chắc về nguồn lực con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ và tiềm lực tài chính. Hình thành và xây dựng được một hệ thống các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực và các vùng kinh tế, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu và sự tự nguyện lựa chọn của mọi tầng lớp xã hội, mọi cá nhân và tổ chức kinh tế. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng; vai trò và vị thế của kinh tế tập thể được nâng cao và khẳng định”.

2/. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2010 thu hút trên 80% số hộ nông dân trên địa bàn nông thôn tham gia các hình thức kinh tế tập thể,hoặc có sử dụng dịch vụ của các tổ hợp tác, HTX.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ đóng góp vào GDP của tỉnh đến năm 2010 tăng hơn so với mức hiện nay và tốc độ tăng trưởng bình quân của các hợp tác xã từ 10-12%.

- Số hợp tác xã làm ăn khá, giỏi đạt 55% trở lên.

- Ở mỗi huyện, thị phấn đấu xây dựng ít nhất 2-4 mô hình hợp tác xã vững mạnh toàn diện và điển hình tiên tiến; cả tỉnh xây dựng từ 1-2 liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực vận tải và tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả.

III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VỀ CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ:

Cần quan tâm phát triển tất cả các hình thức kinh tế tập thể, đặc biệt tập trung củng cố và phát triển các tổ hợp tác và hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể phải đặt song trùng với quá trình tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển; kinh tế tập thể không những không làm lu mờ vai trò kinh tế hộ, kinh tế trang trại, ngược lại càng tạo điều kiện nâng đỡ, hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển hiệu quả hơn.

1/. Đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có:

Củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có theo hướng hạ giá thành, nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ, mở rộng các loại dịch vụ mà xã viên, hộ nông dân yêu cầu. Phát triển thêm ngành nghề mới; kết nạp xã viên, nâng cao mức vốn góp của xã viên để mở rộng quy mô, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; kiên quyết xóa tên, giải thể những hợp tác xã hoạt động cầm chừng, làm ăn thua lỗ kéo dài, vi phạm nghiêm trọng Luật Hợp tác xã và các luật khác có liên quan. Hướng dẫn tổ hợp tác hoạt động theo Luật Dân sự và nâng dần trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, khi có đủ điều kiện thì phát triển thành hợp tác xã.

2/. Tiếp tục thành lập mới các tổ hợp tác và hợp tác xã:

- Phát triển phổ biến tổ hợp tác với nhiều hình thức và trình độ rộng khắp trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp theo nguyên tắc, tính chất: hoàn toàn do hộ tự nguyện lập ra; tôn trọng tính đa dạng, phong phú của hình thức và nội dung hoạt động, không áp đạt một mô hình đồng nhất; khuyến khích, giúp đỡ, tổng kết, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ hợp tác ra đời hoạt động có hiệu quả. Khi các hộ thành viên có nhu cầu chuyển thành hợp tác xã thì phải tuân thủ theo Luật Hợp tác xã, tuyệt đối không được gò ép.

- Thành lập mới hợp tác xã ở những nơi có đủ điều kiện, trước hết tập trung vào các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các hộ thành viên, phát triển ngành nghề và tiến tới kinh doanh tổng hợp; hình thức ban đầu là hợp tác xã, tiến tới hình thành được doanh nghiệp của hợp tác xã.

3/. Đối với các ngành:

* Nông nghiệp: Kinh tế hợp tác và hợp tác xã là một xu thế tất yếu của sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, là chỗ dựa cho kinh tế hộ phát triển, là tổ chức kinh tế thích hợp và có khả năng cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm, là nơi cung cấp và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ có hiệu quả cho hộ nông dân.

- Tiếp tục chính sách phát triển kinh tế hộ nông dân tự chủ, mở rộng diện hộ sản xuất hàng hóa; hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã đa dạng từ thấp đến cao. Trong 5 năm tới vừa tiếp tục mở rộng diện tổ hợp tác, vừa củng cố tổ hợp tác đã có, chuẩn bị tiền đề cho bước phát triển các loại hình hợp tác xã mới ở nông thôn.

- Đối với các hợp tác xã hiện có phải nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, sản xuất kinh doanh, đồng thời phát triển các dịch vụ mới, mở các ngành nghề để thu hút lao động, tăng thu nhập cho xã viên và hợp tác xã . Từng hợp tác xã nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới để có những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Từng bước phấn đấu từ tổ chức dịch vụ đến trực tiếp làm dịch vụ sản xuất kinh doanh đa ngành như: vừa làm dịch vụ nông nghiệp, chế biến, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đời sống khác; trong đó có một số HTX trực tiếp xuất khẩu. Chú trọng xây dựng và phát triển hợp tác xã ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Có chính sách hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện để phát triển mô hình hợp tác xã đầu tư khoa học kỹ thuật phát triển theo chiều sâu như: Hợp tác xã chuyên trồng rau, củ, quả an toàn, chăn nuôi bò sữa hoặc chế biến sữa, chế biến nông sản, thực phẩm… hợp tác xã phải làm nòng cốt trong xây dựng và phát triển nông thôn mới, bảo vệ môi trường tài nguyên.

* Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Phát triển các hợp tác xã ở những ngành nghề và nơi có thế mạnh, có nguồn lực và nguyên liệu tại chỗ, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

- Chú trọng phát triển các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tập trung vào mở mang, phát triển ngành nghề truyền thống, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất cơ khí phục vụ nông nghiệp, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm; góp phần phát triển kinh tế cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, cung ứng nguyên vật liệu và các sản phẩm phục vụ đời sống cho các ngành công nghiệp và đô thị. Tiến tới xây dựng thí điểm Liên hiệp HTX Tiểu thủ công nghiệp.

* Xây dựng: 

- Tiếp tục củng cố và phát triển các hợp tác xã khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng và các hợp tác xã xây lắp công trình, chú trọng tăng cường về đội ngũ cán bộ kỹ thuật, về vốn, máy móc thiết bị sản xuất và công nghệ.

- Nghiên cứu xây dựng thí điểm và từng bước phát triển mô hình hợp tác xã mới như: Hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã dịch vụ đô thị khác…

* Vận tải:

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã dịch vụ vận tải thực hiện các dịch vụ cần thiết cho các hộ thành viên; mở rộng mô hình các hợp tác xã kinh doanh vận tải trên cơ sở có tài sảnchung, phát triển sở hữu tập thể hoặc mô hình hợp tác xã hỗn hợp vừa làm dịch vụ, vừa sản xuất kinh doanh.

- chú trọng phát triển một số hợp tác xã cơ khí vận tải, các hợp tác xã bến bãi cho các phương tiện vận tải, hoặc HTX hỗn hợp đa ngành. Xây dựng thí điểm Liên hiệp HTX trong lĩnh vực vận tải.

* Thương mại-  Dịch vụ:

- Củng cố và từng bước phát triển các hợp tác xã thương mại- dịch vụ ở thị trấn, thị xã và nông thôn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của dân cư, đáp ứng các dịch vụ hợp đồng cung ứng vật tư, hàng tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nông dân. Xây dựng thí điểm hợp tác xã siêu thị và mạng lưới siêu thị trực thuộc hợp tác xã với phương thức bán hàng văn minh, tiên tiến.

- Mở rộng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thương mại của các hộ buôn bán cá thể. Tổng kết rút kinh nghiệm và từng bước phát triển mô hình hợp tác xã quản lý chợ ở cả thành thị và nông thôn.

* Quỹ tín dụng nhân dân:

- Củng cố các Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động theo hướng mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động,  phù hợp với năng lực quản lý của cán bộ, tập trung vốn cho các hộ thành viên và liên kết các hợp tác xã trên địa bàn được vay để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề.

- Tiếp tục thành lập một số Quỹ tín dụng nhân dân mới ở những nơi có nhu cầu và điều kiện, kể cả ở nông thôn, thành thị và các khu công nghiệp tập trung.

- Thực hiện cung cấp thông tin, tư vấn, bảo toàn sự phát triển và ổn định của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

* Trong các ngành và lĩnh vực khác: Tiếp tục nghiên cứu phát triển mới các tổ hợp tác, hợp tác xã trong các ngành và lĩnh vực khác như: hợp tác xã vệ sinh môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung; hợp tác xã trong trường học, hợp tác xã dịch vụ đời sống, hợp tác xã bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

4/. Định hướng phát triển theo vùng:

* Khu vực thị xã, thi trấn, các khu công nghiệp tập trung, bao gồm Thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, Dĩ An và các xã Nam Bến cát, Nam Tân Uyên:

- Củng cố các hợp tác xã hiện có để có quy mô phù hợp với yêu cầu sản xuất tập trung, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

- Phát triển các loại hình hợp tác xã tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách ở đô thị, như hợp tác xã vận tải, nhà ở, môi trường, hợp tác xã dịch vụ văn hóa…

- Tổ chức các hình thức kinh doanh tiên tiến trong hợp tác xã như siêu thị, trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề cho khu vực kinh tế tập thể; các trung tâm dịch vụ tư vấn cho các hợp tác xã trong vùng; các hợp tác xã cung ứng sản phẩm đầu vào cho các khu công nghiệp tập trung.

- Phát triển hợp tác xã ở khu vực này cần gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển và quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ mội trường, an toàn vệ sinh trong lao động.

* Đối với khu vực nông thôn, bao gồm huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, các xã phía Bắc huyện Bến Cát và Bắc huyện Tân Uyên:

- Chú trọng phát triển, mở rộng các ngành nghề truyền thống và những ngành mới để giải quyết nhu cầu việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngay trên địa bàn.

- Xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã để giải quyết những đòi hỏi cấp thiết hiện nay ở nông thôn, như: Hợp tác xãnchế biến nông sản, hợp tác xã tổ chức cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề; quan tâm phát triển các các mô hình hợp tác xã mới, đa dạng như: Hợp tác xã chuyên canh (rau, củ, quả an toàn; chăn nuôi bò sữa…), hợp tác xã Thương mại - dịch vụ, hợp tác xã môi trường.

IV. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN:

Kinh tế tập thể là tổ chức kinh tế, xã hội của đông đảo nhân dân lao động, tập trung nhiều nhất ở địa bàn nông thôn, có nhiệm vụ vừa tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Do vậy, Nhà nước và chính quyền các cấp cần có chính sách hỗ trợ.

1/. Xây dựng môi trường tâm lý xã hội cho kinh tế tập thể phát triển:

* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân:

- Các cấp, các ngành xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền và tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX); đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã ở ngành và địa phương.

- Chính quyền các cấp phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thông tin, báo, đài ở địa phương có kế hoạch tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sâu rộng, thường xuyên liên tục, lâu dài về chủ trương của Đảng, nội dung Luật Hợp tác xã và các Nghị định của Chính Phủ, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có nhận thức đúng và đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

- Hình thành phong trào nhân dân tự nguyện tham gia xây dựng, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã. Chú trọng việc giới thiệu, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả.

* Tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung về phát triển kinh tế tập thể vào giảng dạy trong hệ thống nhà trường, trong sáng tác văn học, nghệ thuật… (đã đưa vào trường Chính trị tỉnh) làm cho mọi người hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất của tổ chức kinh tế tập thể kiểu mới để có thái độ trân trọng, ứng xử bình đẳng như các thành phần kinh tế khác.

* Có biện pháp, chính sách để tôn  vinh  các cá nhân và tổ chức kinh tế tập thể

 làm ăn giỏi, có hiệu quả, vừa nâng cao phúc lợi cho thành viên vừa góp phần giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

2/. Các giải pháp chính sách

   Trong khi chờ Chính phủ Ban hành các Nghị định và các Bộ, Ngành có Thông tư hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) đã xác định, như: Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, chính sách về đất đai, chính sách tài chính-tín dụng (Quỹ hỗ trợ phát triển, thuế, vốn, bảo hiểm), chính sách hỗ trợ khoa học-công nghệ, chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… các chính sách này vẫn được thực hiện theo đúng Pháp luật và những qui định hiện hành. Riêng một số chính sách Chính phủ nới rộng cho các địa phương vận dụng mà thực tế tỉnh đã vận dụng thực hiện vừa qua, nay tiếp tục vận dụng cho đến khi có quy định mới của Nhà nước, cụ thể như sau:

* Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực: 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp các Sở, ngành, huyện thị và các trường nghiệp vụ của tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã theo kế hoạch 2004-2005 đã được Bộ Kế hoạch-Đầu tư phân bổ và UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các năm tiếp theo từ 2006 - 2010.

- Ngoài Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 3 chức danh chủ chốt HTX như: Chủ nhiệm, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát; trong một số năm trước mắt, tỉnh sẽ trích phần Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng các cán bộ nghiệp vụ khác của HTX và tổ trưởng các tổ hợp tác, câu lạc bộ… Đi liền với đào tạo theo trường lớp, các Sở, ngành, huyện, thị xã thông qua hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công… để mở rộng hình thức đào tạo tại chỗ, tại cộng đồng cho cán bộ,quản lý, thợ thủ công và người lao động.

- Các tổ hợp tác, hợp tác xã có quyền căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh tự quyết định mức lương từng chức danh cán bộ quản lý và người lao động, quyết định các quan hệ phân phối trong nội bộ đơn vị. Cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật tăng cường cho hợp tác xã được giữ nguyên lương và hưởng phụ cấp gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội liên tục trong thời gian làm việc ở hợp tác xã, được tạo điều kiện thuận lợi về ăn, ở, làm việc…

* Chính sách đất đai:

- Khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp theo chính sách của Nhà nước để có điều kiện sản xuất hàng hóa, mở mang ngành nghề.

- Hộ nông dân được dùng giá trị sử dụng đất để góp vốn khi vào hợp tác xã.

- Từng địa phương căn cứ vào quỹ đất công hoặc HTX đang sử dụng quỹ đất công thì xem xét giao đất không thu tiền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã nông nghiệp để làm trụ sở, cơ sở sản xuất, làm các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp.

- Các hợp tác xã  nông nghiệp, phi nông nghiệp được lựa chọn hình thức thuê đất có thu tiền hàng năm hoặc giao đất dài hạn có thu tiền và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

* Chính sách tài chính-tín dụng:

- Hàng năm tỉnh sẽ trích một khoản Ngân sách giao cho Quỹ đầu tư phát triển của địa phương, để hình thành nguồn vốn hỗ trợ kinh tế tập thể với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho tổ hợp tác, HTX vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Liên minh HTX phối hợp cùng với Quỹ đầu tư phát triển trong việc thẩm định các dự án vay vốn của HTX, tổ hợp tác, đảm bảo an toàn vốn, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Các Sở, Ngành, nhất là các Ngân hàng Thương mại hướng dẫn và tạo điều kiện để hợp tác xã được vay vốn từ các chương trình, dự án quốc gia, hợp tác xã được làm chủ một số dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn để tiếp nhận và sử dụng vốn. Ngoài việc cho vay bằng thế chấp, cần cho vay theo dự án đầu tư kinh doanh, cho thuê tài chính. Tăng mức cho vay, thời gian vay và tạo thuận lợi về thủ tục vay vốn đối với hộ và các tổ hợp tác, hợp tác xã.

* Chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ:

- Triển khai nhanh công tác hỗ trợ cho kinh tế tập thể ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nhất là các thành tựu về giống, công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất thực phẩm sạch, công nghệ chế biến, bảo quản và quản lý…

- Cho hợp tác xã được nhận trực tiếp các dự án của Nhà nước về ưu tiên, hỗ trợ, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trên cơ sở đầu tư trọng điểm ở các hợp tác xã có điều kiện.

* Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường:

- Hình thành và phát huy hiệu quả của hệ thống thông tin, tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình từng bước tiếp cận thị trường trong nước, khu vực và thế giới thông qua hệ thống trang websites của Liên minh HTX và các ngành.

- Khuyến khích nông dân và hợp tác xã ký kết hợp đồng sản xuất nguyên vật liệu, mua cổ phần, trở thành cổ đông của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các doanh nghiệp hợp tác hoặc tham gia làm thành viên của các HTX.

* Về  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 

- Ngân sách địa phương cùng với sự đóng góp của xã viên và nhân dân trực tiếp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, điện, công trình thủy lợi, đi liền với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa lớn, vùng có nhiều ngành nghề truyền thống phù hợp với thị trường, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế hộ, kinh tế tập thể phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Ưu tiên cho hợp tác xã được tham gia nhận và đấu thầu thi công một số công trình phát triển cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư theo các chương trình, mục tiêu trên địa bàn nông thôn.

D. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN.

Phát triển kinh tế tập thể thời gian tới là một yêu cầu thiết yếu của những đòi hỏi từ thực tiễn không chỉ do yêu cầu phát triển sức sản xuất, mà còn xuất phát từ định hướng XHCN của nền kinh tế nhiều thành phần, trong cơ chế thị trường, trong đó kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, trong tổ chức chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể của tỉnh thời kỳ 2006-2010, cần kiên trì, phải tích cực chuẩn bị, tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, coi trọng trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn, không thả nổi, nhưng cũng không nôn nóng, bảo đảm hiệu quả, coi trọng củng cố đi đôi với phát triển.

1/. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng:


Các ấp ủy và tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, đưa việc xây dựng phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy Đảng; tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã; đồng thời kiểm tra các cấp, các ngành và đoàn thể trong việc chỉ đạo kinh tế tập thể; kịp thời phát hiện, uốn nắn các lệch lạc, thiếu sót trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện; tiến hành nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng tổ chức Đảng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tập thể; động viên cán bộ, đảng viên tự nguyện tham gia xây dựng kinh tế tập thể.

2/. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể:


- Trên cơ sở kế hoạch này, ở mỗi Sở, Ngành, đoàn thể liên quan và UBND huyện, thị, xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể cho ngành, đoàn thể, địa phương mình, làm căn cứ để chỉ đạo thực hiện; đồng thời định kỳ sơ, tổng kết tình hình kinh tế tập thể báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi cho Liên minh HTX.

- Liên minh HTX phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và huyện, thị xã tiến hành rà soát, bổ sung, nghiên cứu trình UBND tỉnh những chính sách đối với kinh tế tập thể mà tỉnh có thể vận dụng được; đồng thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Nhà nước xây dựng, bổ sung những chính sách còn thiếu hoặc không phù hợp với sự phát triển của kinh tế tập thể; xây dựng bộ máy quản lý chuyên trách (theo Nghị định 171/2004/NĐ-CP, ngày 29/9/2004 của Chính phủ) để theo dõi, hướng dẫn thực hiện chính sách, nghiệp vụ đối với khu vực kinh tế này. Căn cứ quy mô phát triển kinh tế tập thể của ngành mà có tổ chức thích hợp.

- UBND huyện, thị xã là cấp chỉ đạo trực tiếp phát triển kinh tế tập thể cần phân công cụ thể bộ phận theo dõi chuyên trách (theo Nghị định 172/2004/NĐ-CP, ngày 29/9/2004 của Chính phủ) với biên chế thích hợp, giúp UBND huyện, thị xã thực hiện tốt việc chỉ đạo triển khai, hướng dẫn trực tiếp về thành lập, giải thể hợp tác xã; lựa chọn, phát hiện gửi đi đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã; hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch, chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với phát triển các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn.

- UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật Hợp tác xã và chính sách về kinh tế tập thể cho hộ và người lao động; hướng dẫn, giúp đỡ và theo dõi việc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác chuyển lên hợp tác xã.

3/. Tăng cường vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Triển khai có hiệu quả những chức năng, nhiệm vụ của Liên minh theo quy định của Luật Hợp tác xã; chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển, nhất là công tác đào tạo, kiểm toán, ứng dụng khoa học kỹ thuật , tín dụng, xúc tiến thương mại… giúp cho kinh tế tập thể phát triển vững chắc trong nền kinh tế thị trường; tăng cường vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên; mở rộng quan hệ đối ngoại tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về kinh nghiệm đào tạo, hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm…

- Nhà nước đảm bảo cơ chế và hỗ trợ các nguồn lực để Liên minh triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Củng cố tổ chức và hoạt động Liên minh hoạt động theo đúng tính chất là tổ chức kinh tế - xã hội. Liên minh có thể tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước hoặc các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

- Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Liên minh với các Sở, Ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, UBND các cấp. Liên minh Hợp tác xã tỉnh có tệách nhiệm chủ trì và phối hợp cùng các ngành, các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh với các ngành và các đoàn thể ở tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

4/. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thêm thời lượng và đa dạng các hình thức tuyên truyền, sáng tác nghệ thuật… nhằm nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những người có công đóng góp cho kinh tế tập thể và những mô hình làm ăn giỏi.

Để Nghị quyết của Đảng về “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” thực sự đi vào cuộc sống. Đề nghị Chính Phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể đã được Nghị quyết số 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) đã xác định; đồng thời giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Chính Phủ trong việc phối hợp với các Bộ, Ngành xây dựng các chính sách đối với khu vực kinh tế này./.
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